13. DẠY BÉ CÓ NGÔN NGỮ BIẾT YÊU CẦU


Tác nhân củng cố hành vi: là điều xảy ra sau khi một hành vi xảy ra và làm gia tăng khả năng hành vi giống vậy sẽ tiếp diễn trong tương lai

Thưởng tích cực: cho hoặc cung cấp thứ bé muốn và làm tăng khả năng hành vi đó sẽ tái diễn

Thưởng tiêu cực: lấy đi thứ bé không thích và làm tăng khả năng hành vi đó sẽ tái diễn

Động cơ thiết lập (EO): Nhất thời làm gia tăng (hoặc giảm) giá trị của vật củng cố và làm tăng (hoặc giảm) hành vi đã được củng cố trước đó

Yêu cầu: Hành vi ngôn ngữ chịu sự chi phối của động cơ thiết lập (EO).  Bé giao tiếp vì bé muốn thứ gì đó

Nhắc: Một phần trong quá trình dạy giúp bé làm được những bài tập ta muốn.

Khi bạn đã xác định được nhiều thứ trẻ quan tâm hoặc thích thú (có thể sử dụng làm vật củng cố) và gắn kết bạn với động lực khuyến khích hành vi của bộ, hãy dạy trẻ cách yêu cầu những thứ mà trẻ thích. Có thể dạy bé yêu cầu thức ăn, đồ chơi, hoạt động, trò chơi hoặc các vật mà trẻ thích.

Yêu cầu là một nội dung quan trọng cần dạy bộ. Yêu cầu dạy cho trẻ biết sức mạnh của giao tiếp. Nó cho bé phần nào khả năng chi phối thế giới của bé và có thể thay thế hành vi tiêu cực có thể xảy ra. Hơn nữa, một khi trẻ có thể yêu cầu, chúng ta có thể dùng kỹ năng này để dạy trẻ nhiều chức năng khác của ngôn ngữ. Đối với nhiều trẻ Tự kỷ, yêu cầu có thể là việc vụ cùng khó khăn  Chúng có thể nói các từ, nhưng lại không sử dụng được các từ ngữ với các chức năng khác nhau. Như chúng ta đó biết, bộ có thể nói “quả bóng” không có nghĩa là trẻ biết yêu cầu quả bóng khi muốn.

Cần cân nhắc hai ưu tiên khi dạy bộ có ngôn ngữ biết yêu cầu. Thứ nhất, chúng ta phải chắc chắn rằng trẻ thực sự muốn đồ vật tại thời điểm đó (có động cơ thiết lập với vật đó).  Sẽ phản tác dụng nếu cố dạy trẻ yêu cầu vật bộ không muốn! Cho bé một ít thứ gì đó và quan sát xem bộ có muốn nữa không cho đến khi trẻ chịu chơi với bạn và hoạt động đó tạo được động cơ thiết lập cho bộ. Thứ hai, chóng ta phải dạy bộ rằng các cách  mà bộ yêu cầu vật trước kia (như khóc, la hét, nhại lời) sẽ không còn tác dụng nữa! Chúng ta làm việc này bằng cách không khuyến khích bộ yêu cầu theo “cách cũ” (xóa bỏ) và/ hoặc bằng cách dạy trẻ một cách khác để yêu cầu các đồ vật.

Một số trẻ có ngôn ngữ, nhưng không ai có thể hiểu chúng đang nói gì. Ngôn ngữ của chúng nghe giống câu nói và có thể hoàn toàn hay có một hoặc hai  từ không có nghĩa trong đó. Đây là một giai đoạn phát triển mà hầu hết các bộ đều trải qua và đôi khi chúng được gọi là “biệt ngữ”. Những biệt ngữ này đôi khi bị mọi người bỏ qua vì không hiểu trẻ muốn nói gì.

Có bộ có thể nói các từ rõ ràng chuẩn xác, nhưng chỉ khi nói theo người khác. Bộ có thể bột phát nhắc lại những gì chúng nghe thấy, ngay sau khi nghe thấy nhưng không biết yêu cầu cái bộ cần. Ví dụ, khi có ai hỏi, “Cháu muốn gì?” bộ sẽ nói, “Cháu muốn gì?” đáp lại. Hiện tượng này thường được gọi là  tật nhại âm tức thì. Hồi đáp kiểu này thường không có ý nghĩa với bộ trừ khi chóng đã được củng cố. Điều này xảy ra nếu bộ được cái mà bộ muốn ngay sau khi nhại âm. Ví dụ, hãy xem sự tương tác giữa người mẹ và bộ trong tình huống sau: Đứa trẻ với lấy cốc nước quả.  Mẹ nói: “Con có muốn uống nước quả không?” và bộ lặp lại: “Con có muốn uống nước quả không?” Mẹ liền đưa cho bộ cốc nước quả. Như vậy mẹ đã dạy bé nói “Con có uống nước quả không?” để yêu cầu.  Đôi khi, bộ bắt chước một cách vô thức nhưng lại không bắt chước khi bạn yêu cầu bộ. Ví dụ, nếu giáo viên nói: “Hãy nói nước quả” thì bộ lại không nói gì cả. Hiện tượng này đôi khi được coi là bắt chước không theo yêu cầu.

Có bộ có khả năng sử dụng các cụm từ bé nghe được trong một tình huống để dùng cho một tình huống khác. Ví dụ, bộ có thể lặp lại các từ chúng nghe được trong một cuốn phim vào một tình huống khác nhưng có liên quan. Đôi khi những từ ngữ này được nói theo kiÓu”c¾t chỗ này và dán vào chỗ khác”. Nãi một cách khác, bộ sử dụng những từ đó với một chức năng/ tình huống tương tự với chức năng ban đầu bộ biết về từ đó. Ví dụ, có bé nãi “Anh ta là một con sư tử rất đói”  khi bộ muốn ăn cái gì đó. Có thể  bộ nãi như vậy vì khi bé xem bé phim yêu thích hoặc nghe một câu chuyện yêu thích, một trong các nhân vật nói câu này và rồi có được cái gì đó để ăn. Đôi khi tật này được xem là “tật nhại lời không tức thì”. Đôi khi lối phát ngôn trở nên vụ cùng đắc dụng nếu cha mẹ bộ cũng đã xem phim này và có thể “dịch” được điều bộ nãi. Với lối khuyến khích này, bé sẽ gia tăng cách phát ngôn này. Ví dụ, vì cha mẹ cũng đã xem cuốn phim này, nên khi bé nãi: “Anh ta là một con sư tử rất đói”, cha mẹ dịch được câu đó nghĩa là bộ đói và cần cho bộ ăn. Điều này khuyến khích việc sử dụng câu nói đó thay cho yêu cầu thức ăn. Khó khăn xảy ra khi bé ra khỏi môi trường gia đình. Những người khác không thể hiểu bộ muốn nói gì và vì vậy không khuyến khích bộ yêu cầu theo lối này. Điều này có thế làm bộ  cáu giận ăn vạ vì bộ sẽ không thể làm cho mọi người hiểu bé muốn gì.

Các lưu ý quan trọng khi dạy trẻ có ngôn ngữ cách yêu cầu
1. Kể cả khi trẻ có thể nói/ dùng những câu dài, hãy bắt đầu bằng cách dạy các từ đơn. Điều này đảm bảo rằng bộ biết từ nào sẽ giúp bé có được cái bộ muốn và sẽ hữu ích khi chóng ta muốn chuyển tiếp sang dạy bé khía cạnh khác của ngôn ngữ về sau. Tốt nhất là nên đợi và không dạy những cụm từ đi kèm kiểu  như ”cháu muốn” hoặc “cho cháu” v.v. cho đến khi trẻ đã có kỹ năng bắt chước tốt và bạn đã chuyển tiếp được nhiều hồi đáp của bộ thành gọi tên sự vật.

2. Đảm bảo dạy tất cả các điều kiện (bối cảnh) để đưa ra yêu cầu. Một “đòi hỏi đích thực” thường bị chi phối hoàn toàn bởi động lực thiết lập, có nghĩa là không phải do ai đã nói gì trước với bộ. Cần dạy bộ “yêu cầu thuần túy”, nhưng cũng cần dạy trẻ hồi đáp trong những bối cảnh khác như khi được hái bộ muốn gì, muốn cái nào, cả khi thứ đó hiện hữu và không hiện hữu. Phải chắc chắn rằng bộ có thể phân biệt các bối cảnh khác nhau trước khi dạy bộ.

3. Khi dạy bộ yêu cầu, cần dạy bộ chính xác tên của các vật trước khi dạy màu sắc và các tính chất khác. Ví dụ, nếu bộ thích tô màu, bộ cần biết yêu cầu “bút sáp” hoặc “bút dạ” trước khi dạy bộ chọn màu. Nếu không, các từ về màu sắc có thể “thay thế” tên của các loại bút vẽ khi trẻ đòi vẽ.

4. Các từ như ”nữa” và “làm ơn” nên được coi như tính từ bổ trợ và chỉ nên dạy khi trẻ đã có thể đòi các thứ bằng cách sử dụng đúng “tên” của sự vật. Hãy suy xét cẩn thận trước khi thêm sớm các loại từ này vào bài học vì chúng sẽ làm tăng độ dài và khó của các câu trả lời mà không mang lại thêm “giá trị” thiết thực nào.

5. Khi thêm các từ ngữ mang tính chuyển tải, đảm bảo dạy trẻ nhiều phạm vi ngữ cảnh khác nhau cho cùng một hoạt động hoặc các loại điều kiện. Dạy trẻ các câu bạn muốn trẻ dùng khi nói với các trẻ khác cũng như câu bạn muốn trẻ dùng khi nói với người lớn. Câu “Cháu có thể lấy ô tô được không?”, trẻ có thể nói với giáo viên và bố mẹ nhưng lại không phù hợp lắm khi nói với bạn chơi ở sân trường.

6. Đảm bảo rằng trẻ không bao giờ có được thứ gì khi có các hành động tiêu cực. Bạn có thể thấy sự tăng lên (bùng lên trước khi xoá bỏ) của các hành vi tiêu cực mà trẻ quen dùng trước đây để đạt được những thứ mình muốn trong giai đoạn dạy trẻ ban đầu. Điều quan trọng là không đáp lại những hành vi tiêu cực này. Nếu they các hành vi tiêu cực này vẫn có tác dụng, trẻ sẽ thấy không cần phải nói.

7. Tránh các tình huống có sự cách biệt. Nói cách khác, tình huống không nên là “cháu phải nói thì cháu mới có được thứ này”. Dùng bất kể các chiến lược cần thiết nào (ký hiệu, hình ảnh, dấu) làm trẻ có thể tiếp cận được vật nó ưa thích. Chỉ cần nghe bạn nói tên của sự vật và gắn liền tên đó với sự khuyến khích hành vi của bé sẽ làm tăng khả năng từ ngữ đó sẽ được sử dụng trong tương lai.

8. Khi thử dạy trẻ gọi tên (nhận biết) danh từ, động từ, giới từ, tính từ hoặc phó từ, thường sẽ dễ hơn nếu bắt đầu bằng các yêu cầu (đòi hỏi) rồi chuyển sang cách gọi tên (nhận biết). Ví dụ, nếu bạn muốn dạy trẻ nhận biết “tối”, có thể sẽ dễ hơn nếu trước hết tìm một điều kiện mà trẻ sẽ they thích tối (chơi với đèn pin?), dạy trẻ cách gọi “tối”, rồi chuyển phản ứng đó thành nhận biết (gọi tên) là tối.

9. “Xóa” các lỗi phát âm sai nhẹ cũng có thể làm được trong khi dạy trẻ yêu cầu. Khi trẻ lần đầu học một từ nào đó, bạn có thể chấp nhận những từ nghe hiểu được tương đối. Sau khi trẻ có thể yêu cầu sự vật mà không cần nhắc, cho trẻ nhắc lại từ đó theo bạn một vài lần trước khi cho trẻ thứ trẻ muốn để trau dồi phát âm từ đó của trẻ. Cho trẻ thứ đó (khuyến khích) sau khi trẻ phát âm được chuẩn nhất. Các trẻ thì khác nhau nên bạn tự đánh giá sẽ cần bảo trẻ nhắc lại bao nhiêu lần, dựa vào quá trình học trước đây của trẻ. Điều quan trọng là đừng bắt trẻ nhắc lại từ đó quá nhiều lần làm trẻ mất hứng thú vào sự vật đó và hứng thú nói nói chung.
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